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hiện tốt việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân”. 

- Chế độ chính sách của nhà nước hiện nay đối với 
CBYT: 37,4% cho là chấp nhận được, có 55,2% cho là 
chưa thỏa đáng:  

Có 51,1% ý kiến cho là tiền lương, 82,1% ý kiến về 
phụ cấp thường trực, 43,8% ý kiến về phụ cấp ưu đãi 
nghề, 26,4% ý kiến về phụ cấp độc hại. Đa số CBYT 
(67,6%) về chính sách của Nhà nước được thực hiện 
đúng, đủ và kịp thời. 

- Các ý kiến của cán bộ y tế hài lòng về công việc ở 
trạm: 84,4% có ý kiến hài lòng với công việc ở trạm do 
phù hợp với chuyên môn đang làm. 58,8% ý kiến cho 
là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và 27% ý kiến cho là 
không muốn thay đổi công việc.  

Số cán bộ y tế xã không hài lòng làm việc tại TYT: 
Không phát huy được chuyên môn (65,8% ý kiến), thu 
nhập không đảm bảo (49,4% ý kiến), chế độ, chính 
sách chưa thỏa đáng (65,8% ý kiến). 

- Về môi trường làm việc tại trạm y tế: Có 43,2% ý 
kiến cho là môi trường làm việc chưa tốt do: cơ sở nhà 
trạm chật chội, xuống cấp (88,1%), thiếu phương tiện, 
dụng cụ, kinh phí (71,3%). 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  
Một số yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất 

lượng nguồn nhân lực y tế xã: 
- Cơ sở vật chất trang thiết bị đã cũ, xuống cấp 

chưa đáp ứng được nhu cầu của cán bộ y tế tuyến xã 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại trạm. 

- Không thu hút được đội ngũ cán bộ y tế tay nghề 
cao về công tác tại trạm, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ.. 

- Về lương và phụ cấp quanh lương được hưởng 
nhưng chưa thỏa đáng: phụ cấp thường trực, ưu đãi 
nghề. Chưa được hưởng phụ cấp độc hại, lưu động.  

- Cán bộ y tế vùng thấp được thực hiện hợp đồng 
lao động, vùng cao trong biên chế Nhà nước, bác sỹ 
khi trở xã làm việc vẫn là hợp đồng lao động. 

Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra 
một số khuyến nghị sau: 

- Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trạm y tế tuyến phù 
hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y 
tế, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, điều kiện địa lý 
từng vùng, từng địa phương ; 

- Biên chế cán bộ y tế cho các trạm y tế xã, mỗi 
trạm có từ 6 cán bộ (nhất là đối với trạm y tế của các 
huyện vùng cao) để đảm bảo đủ biên chế hoạt động. 

- Đẩy mạnh đào tạo bác sỹ cho tuyến y tế cơ sở 
(đặc biệt là các trạm y tế xã thuộc vùng cao) từ nguồn 
y sỹ tại trạm. Đào tạo bác sỹ chính quy cử tuyển là 
người dân tộc, người tại địa phương.  

- Có chính sách thu hút bác sỹ (nhất là bác sỹ được 
đào tạo cử tuyển) về làm việc tại trạm y tế đồng thời 
hàng tháng có chính sách hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ về nhà 
ở cho bác sỹ. 

- Tăng nguồn kinh phí hoạt động đối với các trạm y 
tế tuyến xã ; có kinh phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa, 
nâng cấp nhà trạm, trang thiết bị y tế. 

- Bổ sung, sửa đối các phụ cấp quanh lương và 
nâng mức các loại phụ cấp cho phù hợp và bù đắp 
phần nào sức lao động đặc thù của cán bộ, nhân viên 
y tế nói chung và nhân viên y tế tại tuyến xã nói riêng. 
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KẾT QUẢ MỔ NỘI SỎI LẤY SỎI THẬN BẰNG ĐƯỜNG SAU PHÚC MẠC 
 

Đỗ Trường Thành 
Tóm Tắt 
Mục đích: Đánh giá hiệu quả phương pháp mổ nội s

oi lấy sỏi thận qua đường sau phúc mạc.  
Số liệu: Từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 20

11, 35 bệnh nhân sỏi thận 
được mổ nội soi bằng đường sau phúc mạc. Nhóm 
nghiên cứu gồm 35 bệnh nhân, tuổi trung bình là 46,76 

(23-68). Kích thước sỏi trung bình 1,55cm (10- 35 mm). 
29 bệnh nhân sỏi bể thận đơn thuần, 6 bệnh nhân sỏi 
bể thận phối hợp với sỏi đài thận  

Kết quả: Mổ thành công 32 bệnh nhân (91,42%), 3 
bệnh nhân chuyển mổ mở (8,57%). Thời gian phẫu 
thuật trung bình: 105 phút (70 - 130 phút). 100% bệnh 
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nhân được đặt ống thông niệu quản trong mổ. 28 bệnh 
nhân được mở bể thận đơn thuần lấy sỏi, 6 bệnh nhân 
vừa mở bể thận vừa mở nhu mô thận cực dưới lấy sỏi, 
1 bệnh nhân mở nhu mô thận đơn thuần để lấy sỏi. 
Không có biến chứng lớn, 3 bệnh nhân rò 
nước tiểu sau mổ (8,57%). 

Kết luận: Phẫu thuật nội soi bằng đường sau phúc 
mạc là phương pháp ít xâm lấn, an toàn, hiệu quả cho 
điều trị bệnh sỏi thận. 

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi 
thận 

summary 
Purpose: To assess the effects retroperitoneal 

laparoscopic surgery for renal stone diease. 
Materials: From January 2009 to December 2011, 

35 patients with kidney stones treating by endoscopic 
retroperitoneal surgery. The average age was 46.76 
(23-68). The average size 1.55 cm gravel (10-35 mm). 
29 patients with pyelolithotomy simple, 6 patients in 
pyelolithotomy with nephrolithotomy. 

Results: Retroperitoneal laparoscopic pyelolithotomy 
was successful in 32 patients (91,42%), 3 patients 
were  conversed  to  open  (8,57%).  The  mean  
duration of the procedure is 105 min (70-130 min). The 
mean retroperitoneal drain removal  at 3.5 days post-
 op (3- 10 days). The mean post- op hospital stay was 
5.1days (3- 12 days). There were minor 
complications: 3  cases  (8,57%) of urinary  leakage  

Conclusions: Retroperitoneal laparoscopic surgery 
is a safe, effective for treatment of renal stones diease. 

Keywords: retroperitoneal laparoscopic surgery, 
renal stones diease 

Đặt vấn đề.  
Sỏi tiết niệu là một bệnh phổ biến tại Việt Nam, 

chiếm tỷ lệ 2-3% dân số. Từ cuối thế kỷ XX đã xuất 
hiện nhiều phương pháp điều trị sỏi ít xâm lấn làm cho 
phẫu thuật sỏi bằng mổ mở chỉ còn chiếm 5% trong 
các phương pháp điều trị sỏi. Những năm gần đây, 
bệnh viện Việt Đức đã áp dụng phương pháp phẫu 
thuật nội soi lấy sỏi thận bằng đường sau phúc mạc 
mang lại kết quả tốt cho người bệnh. Nghiên cứu của 
chúng tôi nhằm mục đích đánh giá kết quả phẫu thuật 
nội soi lấy sỏi thận bằng đường sau phúc mạc trong 3 
năm gần đây, từ năm 2009 đến năm 2011. 

Số liệu và phương pháp nghiên cứu. 
Chúng tôi nghiên cứu hồi cứu trên những bệnh 

nhân được phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận từ tháng 
1/2009 đến tháng 12/2011. Nhóm nghiên cứu gồm 35 
bệnh nhân, tuổi trung bình là 46,76 (23-68 tuổi), trong 
đó có 22 bệnh nhân nam và 13 bệnh nhân nữ. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân:  
- Sỏi bể thận đơn thuần (bể thận ngoài xoang hoặc 

trung gian nhưng tiên lượng có thể mở bể thận lấy sỏi). 
- Sỏi bể thận phối hợp với sỏi đài thận, với điều kiện 

thận giãn độ III, có thể mở nhu mô thận lấy sỏi. 
1. Đặc điểm sỏi thận 
- 20 bệnh nhân có sỏi thận phải, 15 bệnh nhân sỏi 

thận trái 
- 29 bệnh nhân sỏi bể thận đơn thuần, 6 bệnh nhân 

sỏi bể thận phối hợp với sỏi đài thận. 

- Kích thước sỏi trung bình là 1,55cm (nhỏ nhất là 
10mm, lớn nhất là 35 mm) 

2. Đặc điểm thận và bể thận 
- 35 bệnh nhân đều có chức năng thận bình 

thường. 
Bảng 1: Mức độ ứ nước ở thận 

Mức độ ứ nước ở thận n % 
Độ I 20 57,14% 
Độ II 7 20% 
ĐỘ III 8 22.86% 
Độ IV 0 0% 

 
Bảng 2: Đặc điểm bể thận có sỏi 

Đặc điểm bể thận có sỏi n % 
Bể thận trung gian 9 25,72% 

Bể thận ngoài xoang 25 71,42% 
Bể thận trong xoang 1 2,86% 

 
Kết quả nghiên cứu 
1. Kết quả trong mổ. 
- 35/35 bệnh nhân được gây mê toàn thân. 
- Bệnh nhân được đặt theo tư thế nghiêng, lưng tạo 

với mặt bàn mổ một góc 1000. Trong mổ chứng tôi sử 
dụng từ 3 đến 4 trocats. 

- 32/35 bệnh nhân thực hiện lấy sỏi bằng nội soi, 
3/35 bệnh nhân phải chuyển mổ mở (8,57%). 

- 35/35 bệnh nhân đặt ống thông niệu quản trong 
mổ, trong đó 9 (25,71%) được đặt ống thông JJ, 26 
(74,29%) bệnh nhân được đặt ống thông bằng chất 
dẻo. 

- 28 bệnh nhân được mở bể thận đơn thuần lấy sỏi, 
6 bệnh nhân vừa mở bể thận vừa mở nhu mô thận cực 
dưới lấy sỏi, 1 bệnh nhân mở nhu mô thận đơn thuần 
để lấy sỏi. 

- Thời gian phẫu thuật trung bình: 105 phút (nhanh 
nhất 70 phút, chậm nhất 130 phút). 

Bảng 3: Các biến chứng trong mổ 
Biến chứng trong mổ n % 

Rách phúc mạc 4 11,42 
Sỏi chạy vào trong thận 2 5,70 

Không phẫu tích được bể thận 1 2,85 
Chảy máu trong mổ 0 0 

 
2. Kết quả sau mổ. 
- Thời gian phục hồi lưu thông ruột sau 1,7 ngày.  
- Thời gian rút dẫn lưu hố thận 3,2 ngày (từ 3-

 10 ngày).  
- Thời gian hậu phẫu 5,1 ngày (từ 3- 12 ngày).  
- Rò nước tiểu sau mổ tạm thời 8,57% (3/35 bệnh 

nhân, khỏi sau khi đặt lại dẫn lưu bể thận bàng quang 
bằng ống thông JJ).  

- Không có bệnh nhân nào bị nhiễm khuẩn lỗ 
trocat, không có trường hợp nào chảy máu sau mổ. 

- Kết quả sớm sau mổ: tốt: 29/35 (82,86%), trung 
bình 3/35 (8,57% - 3 bệnh nhân rò nước tiểu sau mổ), 
kết quả xấu là 3/35 (8,57% - 3 bệnh nhân chuyển mổ 
mở). 

- Kết quả sau 1 tháng: tốt 32/35 (91,43%), trung 
bình 3/35 (8,57%). 
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Hình 1: Hình ảnh sỏi bể thận tr i̧; a, x quang hệ tiết niệu không 

chuẩn bị; b, hình ảnh thận giãn độ II và bể thận ngoài xoang; c, x 
quang hệ tiết niệu không chuẩn bị kiểm tra sau mổ  

(ống thông JJ niệu quản đặt trong mổ) 
 

Bàn luận 
Mổ nội soi qua đường sau phúc mạc được phát triển 

kể từ khi Gaur sử dụng phương pháp tạo khoang sau 
phúc mạc bằng bơm bóng. Ưu điểm qua đường sau 
phúc mạc là đi trực tiếp vào thận, tránh được những biến 
chứng có thể xảy ra khi đi trong phúc mạc [4,5]. 

Hiện nay, phẫu thuật nội soi lấy sỏi lấy sỏi thận đã 
trở nên quen thuộc với nhiều phẫu thuật viên niệu khoa 
điều đó nói lên tính khả thi và tính ưu việt của nó so với 
phẫu thuật mổ mở kinh điển [6]. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi cũng đã chứng minh cho thực tế đó. 
Nghiên cứu của chúng tôi đạt kết quả tốt sau mổ là 
82,86%. Kết quả này thấp hơn kết quả một số tác giả 
khác nhưng thực sự chúng tôi không gặp khó khăn 
nhiều trong thực hiện phẫu thuật [1]. Biến chứng sỏi 
chạy vào trong thận là một vấn đề luôn gây lo ngại cho 
phẫu thuật viên. Để tránh biến chứng này chúng tôi cố 
gắng phẫu tích rộng bể thận lên phía trên sỏi và mở bể 
thận từ đầu trên của sỏi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn gặp 
hai trường hợp sỏi chạy vào trong thận phải chuyển mổ 
mở. Để tránh biến chứng này, một số tác giả thực hiện 
đặt ống thông JJ trước mổ [3].  

Một biến chứng nữa chúng tôi gặp sau mổ đó là rò 
nước tiểu kéo dài (trên 7 ngày). Biến chứng này chúng 
tôi chỉ gặp ở những bệnh nhân không đặt ống thông JJ 
trong mổ. Ba bệnh nhân rò nước tiểu của chúng tôi đều 
khỏi sau khi thay ống thông chất dẻo bằng ống thông 
JJ. Theo chúng tôi đặt ống thông JJ trong mổ sỏi bể 
thận có nhiều ưu điểm; thứ nhất trong mổ sỏi thận đặt 
ống thông JJ dễ thao tác hơn mổ sỏi niệu quản; thứ hai 
ống thông JJ khi đặt vào trong bể thận nó sẽ nằm 
đúng theo vị trí giải phẫu của bể thận niệu quản nên 

dẫn lưu nước tiểu được tốt hơn và cũng giúp cho khâu 
lại bể thận cũng dễ hơn. Chúng tôi thực hiện đặt ống 
thông JJ cho những trường hợp sỏi bể thận lớn, bể 
thận phải mở rộng, hoặc bể thận viêm dính nhiều khó 
khâu kín. Các bệnh nhân rò nước tiểu đều khỏi sau khi 
đặt lại ống thông JJ niệu quản và không để lại di 
chứng. Theo Andrei Nadu phẫu thuật nội soi gặp tỷ lệ 
rò nước tiểu là 12% [2].  

Ngoài hai biến chứng đáng kể trên, nghiên cứu của 
chúng tôi đạt kết quả tốt là 91,43% ở thời điểm một 
tháng sau mổ. Thời gian nằm viện trung bình 5 ngày và 
các bệnh nhân đều có thể trở lại hoạt động bình 
thường từ 1-2 tuần sau mổ. 

Kết luận 
Với kết quả thành công của phẫu thuật 91,43%, tỷ 

lệ hết sỏi đạt 100% và không có các biến chứng lớn 
trong và sau mổ, kết quả của chúng tôi cho thấy phẫu 
thuật nội soi lấy sỏi thận là một phương pháp ít xâm 
lấn, an toàn, hiệu quả. 
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN B  

CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN NGHI XUÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

Ngô Văn Hiến - Trung tâm YTDP Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Nguyễn Cảnh Phú - Đại học Y khoa Vinh 

TÓM TẮT  
Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng 

bệnh viêm gan B của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 
huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh năm 2010.  

Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 1200 
bà mẹ có con dưới 5 tuổi bằng bộ câu hỏi về một số 
kiến thức, th i̧ độ thực hành phòng bệnh VGB.  

Kết quả: (1)Tỉ lệ bà mẹ có biết về hậu quả của 
bệnh VGB là 97,1% trong đó hiểu biết đầy đủ chiếm 
19,7%; (2) 89,5% bà mẹ biết về sự lây nhiễm và đường 
lây nhiễm của bệnh VGB trong đó hiểu biết đầy đủ cả 
3 đường lây là 37,3%; (3) Tỉ lệ bà mẹ cho rằng cách 
phòng bệnh VGB tốt nhất là tiêm vắc xin chiếm 97,9%; 


